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Đề án

 giao rừng tự nhiêncho cộng đồng dân cư thôn, 

hộ gia đình và cá nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2006)

                                                         Phần mở đầu


Rừng tự nhiên của  tỉnh Quảng Trị tập trung chủ yếu ở phía Tây, chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.. Trong những năm qua công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng đã được tỉnh quan tâm, rừng tự nhiên được bảo vệ tốt, rừng trồng được tăng nhanh làm cho môi trường sinh thái ngày càng ổn định, phòng hộ đầu nguồn được đảm bảo, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu nhờ nguồn thu từ rừng.

Bên cạnh đó rừng tự nhiên vẫn bị xâm hại, nạn khai thác lâm sản, săn bắt trái phép động vật rừng vẫn thường xuyên xảy ra,làm cho chất lượng rừng ngày càng suy giảm. Một trong những nguyên nhân chính là do đời sống của nhân dân sống ở trong rừng và ven rừng còn nhiều khó khăn, cuộc sống của họ luôn gắn với rừng và dựa vào rừng, nhưng nhà nước chưa có một chính sách đồng bộ để gắn lợi ích của nhân dân với tài nguyên rừng, vì vậy mà chưa huy động được lực lượng đông đảo của  quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

Thực hiện Nghị quyết phát triển Kinh tế - Xã hội miền Tây của tỉnh Quảng Trị,  và Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp ,UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng. “Đề án giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân”  nhằm phát góp phần  triển kinh tế - xã hội ổn định cuộc sống của người dân sống ở trong rừng và ven rừng, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng, nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND xã trong việc bảo vệ và phát triển rừng; Vì vậy việc xây dựng Đề án giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân để làm cơ sở pháp lý cho việc giao rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh là hết sức cần thiết.


Phần thứ nhất
Điều kiện tự nhiên, tình hình dân sinh kinh tế xã hội và thực trạng quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua.

1-Điều kiện tự nhiên:

1.1-Địa hình:

Tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên 474.416 ha (trong đó diện tích vùng đồi núi chiếm gần 70% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh)

Vùng núi: Nằm ở Đông và Tây dãy Trường Sơn có độ cao và độ dốc lớn

Vùng gò đồi: Tuy độ cao và độ đốc không lớn, nhưng bị chia cắt mạnh bởi các con sông và khe suối.

Vùng đồng bằng: Nhỏ hẹp chạy dọc theo Quốc lộ 1A.

Vùng cát ven biển: Có những cồn cát di động và bãi cát cố định.

1.2-Thời tiết - Khí hậu:

Quảng Trị có khí hậu hai mùa rõ rệt: Mùa khô nóng(từ tháng 4- 9) và         Mùa mưa lạnh(từ tháng 10- 3)

Về mùa khô nóng thường kèm theo gió Tây nam thổi mạnh nhiệt độ có ngày đến 400c luôn đe dọa đến nạn cháy rừng.

Mùa mưa kèm theo gió bão gây nên lũ lụt cả vùng đồng bằng và vùng núl nên  ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất  Nông - Lâm nghiệp 

1.3- Hiện trạng rừng và đất rừng:

(Theo số liệu rà soát quy hoạch 3 loại rừng tháng 6/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

-Đất có rừng: 

 210.690 ha.

Trong đó: Rừng tự nhiên: 133.106 ha

      Rừng trồng: 
  77.584 ha.

-Đất trống đồi núi trọc có khả năng sử dụng cho Lâm nghiệp 119.274 ha.

Ngoài diện tích đã quy hoạch cho các doanh nghiệp lâm nghiệp, Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ và giao cho các tổ chức, Hộ gia đình và cá nhân. 

Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp  do cấp xã quản lý là: 137.135 ha (theo số liệu rà soát 3 loại rừng tháng 6/2006).

Trong đó:

-Đất có rừng: 


54.751 ha

Trong đó: Rừng tự nhiên: 
46.917 ha

      Rừng trồng: 
            7.834 ha.

-Đất trống chưa sử dụng có khả năng cho Lâm nghiệp: 82.384 ha.

2-Tình hình dân sinh Kinh tế - Xã hội:

(Theo số liệu niên giám thống kê Quảng Trị năm 2003 của Cục Thống kê)

-Dân số toàn tỉnh 616.930 người, mật độ dân số trung bình toàn tỉnh 130 người/km2, thấp nhất 25 người/km2 (huyện ĐaKrông). Thành phần dân tộc gồm dân tộc Kinh, Vân Kiều và Pa Kô.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 14,37%, tổng số lao động trong toàn tỉnh 309.131 người. Nhân lực trong độ tuổi lao động có cơ cấu trên trên 90% số hộ sản xuất Nông - Lâm nghiệp, số lao động  chưa có việc làm hoặc thu nhập không ổn định chiếm hơn 30% dân số, đặc biệt các xã vùng gò đồi và vùng núi thiếu việc làm chiếm tỷ lệ cao nên thu nhập thấp làm cho đời sống của bà con trong khu vực này  rất khó khăn.

-Sản lượng bình quân lương thực đầu người của tỉnh (quy thóc): 382 kg/người/năm. Trong lúc đó hai huyện ĐaKrông, Hướng Hoá 138,6 kg/người/năm.

Thu nhập bình quân dân vùng Nông thôn của tỉnh là  241.000đ/người/tháng. ở miền núi còn thấp hơn nhiều.

Toàn tỉnh hiện có 19,35% hộ nghèo chủ yếu tập trung ở các xã vùng núi và vùng sâu, vùng xa.

3-Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua:
3.1-Khó khăn: 

Nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ và phát triển còn hạn chế

Một bộ phận dân cư sống ở trong rừng và ven rừng đời sống còn nhiều khó khăn họ phải sống dựa vào rừng bằng cách: Phát rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản và săn bắt chim thú rừng trái phép ... 

Diện tích rừng của Quảng Trị tập trung ở vùng sâu, vùng xa có địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn và phần lớn chưa được giao cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bảo vệ và hưởng lợi diện( chưa có chủ thực sự ), mặt khác do nhu cầu thị trường gỗ, lâm sản ngày càng lớn nên việc khai thác, buôn bán, vận chuyển ngày càng tăng với nhiều hình thức tinh vi mà lực lượng chuyên trách không thể kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn được một cách triệt để.

Điều kiện khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt nên nạn cháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra.

        3.2-Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các Ngành, các cấp chính quyền (huyện, xã) đồng thời được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đặc biệt là từ khi có Quyết định 245/QĐ-TTg ngày 21-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ thì trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất Lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả hơn. Nhà nước củng đã có nhiều chủ trương chính sách và đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhiều dự án trồng rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể làm cho nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác quản lý bảo vệ rừng chuyển biến một cách tích cực.

Ngành Lâm nghiệp (lực lượng Kiểm lâm) đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng.

Công tác quản lý bảo vệ rừng đã trở thành một phong trào quần chúng bảo vệ rừng rộng rãi.

3.3-Kết quả đạt được: 

Trong 10 năm qua diện tích rừng tự nhiên của tỉnh đã tăng gần 50.000 ha rừng trồng tăng gần 42.000 ha.

Đã giao 18.164 ha đất Lâm nghiệp cho 7.861 hộ gia đình và các tổ chức khác, diện tích được giao đã đưa vào sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện được đời sống của nhân dân. Công tác khoán bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng của các dự án đã phát huy tác dụng, nạn cháy rừng đã được hạn chế. Công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ngày càng có hiệu quả. Nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ  và phát triển rừng ngày càng nhiều.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng trong những năm tới ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Chúng ta phải thực hiện được công tác xã hội hoá nghề rừng, phải gắn quyền lợi với trách nhiệm của người dân đối với rừng làm cho rừng phải có chủ thực sự. Đồng thời phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất Lâm nghiệp.

Phần thứ  hai
Nội dung đề án

          1-Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án:

-Luật đất đai sửa đổi bổ sung năm 2003.

-Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

-Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và Phát triển rừng.

-Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính  phủ về việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp.

-Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.

-Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao thuê nhận khoán rừng và đất Lâm nghiệp.

-Thông tư Liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 3-9-2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

-Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về việc phát triển Kinh tế - Xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị.

-Một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và những quy định khác có liên quan.

2-Mục tiêu:

         -Bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

-Tạo động lực kinh tế khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và Phát triển rừng đảm bảo thu nhập từ rừng trở thành một nguồn thu chính của người lao động nghề rừng, ổn định cuộc sống của nhân dân sống ở trong rừng và ven rừng.

-Đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà nước với người trực tiếp bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng, gắn lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn thiên nhiên, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài.

Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản giao xong diện tích rừng tự nhiên  cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng và hưởng lợi.

3-Đối tượng và phạm vi áp dụng:
3.1-Đối tượng rừng tự nhiên để giao:

Rừng tự nhiên là rừng sản xuất và rừng phòng hộ phân tán( không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ) 

Bao gồm các trạng thái rừng:

-Rừng non mới phục hồi chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng dưới 40 m3/ha.

-Rừng thứ sinh nghèo kiệt trữ lượng bình quân: 40 - 75 m3 /ha.

-Rừng phục hồi sau sau nương rẫy hoặc sau khai thác số cây còn sót lại có đường kính phổ biến dưới 20 cm (rừng nghèo) trữ lượng bình quân: 75 - 100 m3/ha.

-Rừng trung bình là rừng thứ sinh đã bị khai thác chọn hoặc rừng phục hồi số cây có đường kính trên 35 cm còn nhiều, trữ lượng bình quân: trên 100 m3/ha.

-Rừng giàu là rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh thuần thục chưa bị khai thác sử dụng hoặc đã bị khai thác một ít có trữ lượng bình quân: trên 150 m3/ha. 

3.2-Đối tượng để giao rừng tự nhiên: Được gọi là chủ rừng
-Cộng đồng dân cư thôn (là toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một thôn, làng, bản, ... hoặc đơn vị tương đương). 

-Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phưong nơi có rừng tự nhiên.

3.3-Thẩm quyền giao và thu hồi rừng tự nhiên:

UBND huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh quyết định giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân và có quyền thu hồi rừng tự nhiên.

3.4-Phạm vi áp dụng:

-Rừng tự nhiên để giao cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân phải nằm trong phạm vi ranh giới hành chính của xã (theo Quyết định 364).

-Cộng đồng dân cư  thôn, hộ gia đình và cá nhân ở trên địa bàn các xã có rừng tự nhiên, có nhu cầu, khả năng, nguyện vọng và có đơn xin giao rừng để bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh để hưởng lợi đều được xem xét để giao(Đối với cộng đồng dân cư thôn phải có phương án bảo vệ rừng được UBND huyện phê duyệt ) . 

4-Giao rừng tự nhiên:

4-1-Nguyên tắc giao:

Rừng tự nhiên được giao là tài nguyên của quốc gia (không phải là tài sản của cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân ), Chủ rừng không được chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, bảo lãnh, tặng cho, cho thuê, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng mà chỉ được hưởng lợi từ rừng tùy theo tiền, của và công sức của mình đóng góp. Hộ gia đình, cá nhân chỉ được quyền thừa kế quyền sử dụng rừng; Cộng đồng dân cư thôn không được phân chia rừng cho các thành viên trong cộng đồng.

 4.2-Diện tích giao:

+Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được giao từ 1 đến 20 ha rừng tự nhiên

+Cộng đồng dân cư  thôn: Giao theo nhu cầu của thôn nhưng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng đã được phê duyệt.

Tuỳ theo quỹ rừng của từng địa phương và khả năng nhận rừng của từng chủ rừng (cộng đồng dân cư  thôn, hộ gia đình, cá nhân) mà có sự điều chỉnh cho phù hợp.

4.3-Thời hạn giao:

Thời hạn được giao rừng là 50 năm (tính từ khi có Quyết định giao rừng). Sau khi hết thời hạn giao mà chủ rừng quản lý bảo vệ tốt vốn rừng được giao và chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, nếu có nhu cầu xin nhận tiếp thì được xem xét để giao.

4.4-Hồ sơ giao và trình tự thủ tục giao:

-Hồ sơ giao:

+Đơn xin nhận rừng của cộng đồng dân cư  thôn, hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của UBND xã sở tại, đối với cộng đồng dân cư thôn phải có phương án bảo vệ rừng được phê duyệt của UBND huyện.

+Hồ sơ tài liệu:Các taì liệu về trữ lượng bình quân/ha, tổng trữ lượng rừng của khu rừng được giao. Lượng tăng trưởng bình quân, tổ thành loài cây, mật độ cây tái sinh, lâm sản ngoài gỗ v.v...và bản đồ hiện trạng rừng của khu vực giao do cơ quan chuyên môn xây dựng (gọi tắt là sổ Lâm bạ). 

+Quyết định giao rừng tự nhiên của UBND huyện.

+Biên bản giao nhận rừng ở ngoài thực địa.

+Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

-Trình tự thủ tục giao: Cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân sau khi có đơn xin nhận rừng được UBND xã xác nhận, có phương án bảo vệ rừng được UBND huyện phê duyệt. Các cơ quan chức năng của huyện( Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện) lập thủ tục, thẩm định hồ sơ trình lên UBND huyện Quyết định giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5-Thu hồi rừng tự nhiên:

5.1-Nhà nước thu hồi rừng tự nhiên trong các trường hợp sau đây:

a) Vì mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia.

b) Khi có nhu cầu sử dụng rừng cho lợi ích cộng đồng, phát triển kinh tế theo quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Chủ rừng chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu sử dụng rừng.

d) Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng.

e) Sau 12 tháng liền mà không tiến hành các hoạt động bảo vệ rừng mà không có lý do chính đáng.

g) Sử dụng rừng không đúng mục đích, không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và Phát triển rừng.

h) Giao rừng không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng.

i) Chủ rừng là cá nhân chết mà không có người thừa kế theo pháp luật.

5.2-Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần rừng

 Chủ rừng được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư, tài sản bị thu hồi; Trường hợp không được bồi thường quy định tại điểm e, g, h, i mục 5.1.

6-Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng:

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng chỉ thực hiện trong thời gian được giao.

6.1-Quyền:

-Được Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng ổn định lâu dài phù hợp với thời gian giao rừng.

-Được khai thác sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng; Được sản xuất Nông lâm ngư nghiệp kết hợp.

-Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích được giao.

_Được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ vốn theo chính sách của Nhà nước.

-Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ rừng phát triển rừng khi Nhà nước có Quyết định thu hồi

6.2-Nghĩa vụ:

-Quản lý, bảo vệ sử dụng rừng được giao đúng mục đích, đúng ranh giới, diện tích được giao.

-Bảo toàn và phát triển vốn rừng được giao.

-Đóng góp công sức của mình vào việc bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng.

-Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác khi khai thác lâm sản theo quy định của Pháp luật.

-Giao lại rừng tự nhiên cho Nhà nước khi có Quyết định thu hồi.

6.3-Trách nhiệm:

-Tự tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo đúng  phương án bảo vệ rừng đã được phê duyệt, tuân thủ Hương ước (Quy ước) bảo vệ rừng của thôn, bản, chấp hành đúng quy định của Pháp luật không để rừng bị phá, bị cháy, bị lấn chiếm, bị khai thác lâm sản.

-Trong thời gian được giao rừng nếu để rừng bị thiệt hại ngoài việc bị thu hồi rừng còn phải chịu trách nhiệm bồi thường những giá trị thiệt hại gây ra hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

-Khi xảy ra các vụ vi phạm Pháp luật đến khu rừng mình nhận mà không giải quyết được hoặc vượt quá trách nhiệm của mình thì phải báo cáo cho UBND xã và Kiểm lâm sở tại để có biện pháp xử lý.

-Hàng quý phải có báo cáo với UBND xã, Kiểm lâm địa bàn về tình hình quản lý bảo vệ và sử dụng rừng.

7-Quyền hưởng lợi:

7.1-Nguyên tắc xác định quyền hưởng lợi của đối tượng được Nhà nước giao rừng tự nhiên:

-Đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà nước và người trực tiếp bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn thiên nhiên.

-Quyền hưởng lợi trên đất rừng được giao bao gồm: Gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm trồng xen, tương xứng với công sức của cộng đồng dân cư  thôn, hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư vào rừng.

-Quyền hưởng lợi chỉ được thực hiện trong thời hạn được giao rừng.

7.2-Trình tự thủ tục hưởng lợi:

7.2.1-Đối với gỗ: 

Chỉ được khai thác gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII

+Khi rừng được phép khai thác chính: Là rừng có trữ lượng đạt trên 110 m3/ha và trữ lượng cây đạt cấp kính khai thác trong lô lớn hơn 30% tổng trữ lượng của lô đó; (cây đạt cấp kính khai thác nhóm III - VI trên 45 cm và  nhóm VII - VIII trên 35 cm).

Thủ tục:

-Chủ rừng làm đơn xin khai thác và thống kê, diện tích, sản lượng số cây cần chặt hạ trình UBND xã xác nhận, UBND huyện cấp giấy phép khai thác.

-Hạt Kiểm lâm  tổ chức kiểm tra, thẩm định và tổng hợp hồ sơ báo cáo lên UBND huyện cấp giấy phép khai thác, giấy phép được gửi cho Hạt Kiểm lâm sở tại để kiểm tra, giám sát quá trình khai thác . Sau khi khai thác xong chủ rừng phải báo cáo cho Hạt Kiểm lâm sở tại để xác nhận và đóng búa Kiểm lâm. 

7.2.2-Đối với các lâm sản ngoài gỗ: 

+Khai thác mang tính thương mại, chủ rừng làm đơn xin khai thác gửi UBND xã xác nhận, UBND huyện cấp giấy phép.

+Khai thác cho nhu cầu sử dụng tại chỗ chủ rừng tự chủ động khai thác và chỉ báo cáo với UBND xã sở tại.

7.2.3-Khi được phép khai thác chủ rừng tự tổ chức khai thác lâm sản hoặc thuê khai thác theo đúng quy định hiện hành. Chủ rừng phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến khai thác.

7-3-Cơ chế hưởng lợi:

7.3.1-Đối với các lâm ngoài gỗ: 

Cây dược liệu, song mây, hoa quả, măng, giang, tre, nứa v.v... (trừ những loài quý hiếm không được phép khai thác theo quy định của Pháp luật) chủ rừng được hưởng 100% sản phẩm khai thác.

7.3.2-Sản phẩm Nông nghiệp

: Cây trồng xen, nuôi trồng thuỷ sản, vật nuôi chủ rừng được hưởng 100% sản phẩm khi khai thác.

7.3.3-Đối với gỗ:

 Khi được phép khai thác chủ rừng được hưởng như sau.

+Rừng chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng gỗ dưới 40 m3/ha chủ rừng được hưởng 90% lượng tăng trưởng của rừng.

+Rừng có trữ lượng gỗ khi giao 40 - 75 m3/ha chủ rừng được hưởng 80% lượng tăng trưởng của rừng.

+Rừng có trữ lượng gỗ khi giao 75 - 100 m3/ha chủ rừng được hưởng 70% lượng tăng trưởng của rừng.

+Rừng có trữ lượng gỗ khi giao trên 100 m3/ha chủ rừng được hưởng 50% lượng tăng trưởng của rừng.

7.3.4-Cơ chế ứng trước sản phẩm gỗ:

+ Để giải quyết khó khăn cuộc sống của những hộ gia đình, cá nhân nghèo và cho những hoạt động bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn. 

Nếu sau 5 năm mà quản lý bảo vệ tốt khu rừng được giao thì được ứng một lần sản phẩm gỗ bằng phương thức chặt chọn ở những khu rừng có trữ lượng trên 75 m3/ha. Lượng sản phẩm gỗ ứng trước không vượt quá 30% lượng tăng trưởng của khu rừng trong 5 năm và được trừ dần vào sản phẩm gỗ được hưởng lợi khi khu rừng được phép khai thác chính.

Thủ tục ứng trước sản phẩm gỗ:

Chủ rừng làm đơn xin ứng trước sản phẩm gỗ ( có xác nhận của UBND xã , kiểm tra của Kiểm lâm địa bàn về việc quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên được giao), thống kê số cây, sản lượng gổ cần khai thác gửi UBND huyện xin cấp giấy phép khai thác( thủ tục như khai thác chính)

+Trường hợp khai thác gỗ làm nhà mới để tách hộ hoặc thay thế  nhà cũ, sửa chữa lớn nhà ở cho mình tại xã nơi có rừng. Hộ gia đình, cá nhân làm đơn gửi UBND xã xác nhận, Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, thẩm định trình UBND huyện xét duyệt, cấp giấy phép khai thác nhưng không quá 10 m3 gỗ tròn (từ nhóm 3 - 8) cho một hộ, khai thác phải theo sự hướng dẫn và giám sát của UBND xã và Kiểm lâm địa bàn.

                                                       Phần thứ ba
Giải pháp tổ chức thực hiện

1-Giải pháp về tổ chức:

1.1-Thành lập các ban chỉ đạo và tổ công tác thực hiện Đề án giao rừng tự nhiên:

-ở cấp tỉnh: 

Không thành lập ban chỉ đạo, UBND tỉnh giao cho Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện công tác giao rừng tự nhiên, kiểm tra chỉ đạo và xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các địa phương. Hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

-ở cấp huyện:

Thành lập Ban chỉ đạo giao rừng tự nhiên 

Do đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban.

Hạt trưởng Kiểm lâm làm phó ban thường trực.

Các thành viên:

+Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn

+Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

+Chủ tịch UBND xã nơi có rừng tự nhiên.

*Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương có thể thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác dưới sự chỉ đạo của UBND huyện (UBND huyện Quyết định thành lập tổ công tác); 

Ban chỉ đạo hoặc tổ công tác: Có trách nhiệm giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác giao rừng tự nhiên ở các xã, xây dựng kế hoạch, kinh phí giao rừng hàng năm, thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định giao rừng tự nhiên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân.

-ở cấp xã:

Thành lập tổ công tác giao rừng tự nhiên do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, trạm trưởng trạm Kiểm lâm Khu vực làm tổ phó .

Các thành viên:

+Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn huyện.

+Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

+Cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã.

+Cán bộ địa chính xã.

+Trưởng thôn, bản nơi có giao rừng tự nhiên.

Tổ công tác chịu sự quản lý chỉ đạo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm có nhiệm vụ họp dân phổ biến quy chế, chủ trương chính sách, thực hiện công tác giao rừng tự nhiên tại thực địa hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục cần thiết để trình  thẩm định.

1.2-Trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành chức năng:

1.2.1-UBND tỉnh:

-Phê duyệt Đề án giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân.

-Bố trí kinh phí để thực hiện công tác giao rừng tự nhiên.

1.2.2-UBND huyện:

-Phê duyệt phương án, bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn

-Phê duyệt quy ước bảo vệ rừng của cộng đồng thôn, bản.

-Quyết định giao rừng, thu hồi rừng tự nhiên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân.

-Cấp giấy phép khai thác gỗ và các lâm khác cho chủ rừng.

-Hàng năm tổ chức, hội nghị sơ kết đánh giá, tổng hợp kế hoạch, kinh phí giao rừng hàng năm của các xã để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí.

-Kiểm tra, giám sát việc bảo vệ rừng được giao tại các địa phương.

1.2.3-UBND xã:

-Tổ chức thực hiện việc giao rừng ở các thôn, bản, hộ gia đình.

-Hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng phương án bảo vệ rừng.

-Xác nhận đơn xin nhận rừng của cộng đồng thôn, hộ gia đình, cá nhân.

-Xác nhận đơn, tờ trình xin khai thác gỗ và các lâm sản khác trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-Kiểm tra, giám sát việc bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng đối với cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân.

-Tổng hợp báo cáo kết quả công tác giao rừng tự nhiên lên UBND cấp huyện.

1.2.4-Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công  phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và UBND các huyện  đồng thời  chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giao rừng tự nhiên .

1.2.5-Chi cục Kiểm lâm:

-Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác giao rừng tự nhiên, 
-Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm kiểm tra, thanh tra giám sát việc giao rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh rừng, sử dụng rừng và quản lý bảo vệ rừng sau khi được giao. 

1.2.6- Các Phòng chức năng của huyện:

-Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức thực hiện việc giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân để trình UBND huyện Quyết định giao rừng, thu hồi rừng và cấp giấy quyền sử dụng đất.

-Bố trí cán bộ tham gia tổ công tác giao rừng tự nhiên.

1.2.7-Hạt Kiểm lâm: 

-Chủ trì tổ chức thực hiện việc giao rừng tự nhiên.

-Kiểm tra, giám sát việc bảo vệ rừng, khai thác lâm sản xác nhận nguồn gốc lâm sản, đóng búa Kiểm lâm.

-Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND các xã xây dựng phương án bảo vệ rừng và hướng dẫn cộng đồng thôn, hộ gia đình lập các thủ tục xin nhận rừng, xin khai thác lâm sản xử lý những vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng thuộc thẩm quyền.

2-Giải pháp về kinh phí:

2.1-Kinh phí giao rừng:

Do ngân sách tỉnh đầu tư và kêu gọi sự hỗ trợ của các chương trình dự án và tài trợ của các tổ chức quốc tế.

Bao gồm: Kinh phí đo đạc, điều tra tài nguyên, cắm mốc ranh giới, lập hồ thủ tục, cấp giấy quyền sử dụng đất, chi phí quản lý và thẩm định, chi khác (tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, hội nghị) trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật dự kiến đơn giá như sau: (sau khi tham khảo các cơ quan chuyên môn).

-Chi phí đo đạc: 



 120.000đ/ha

-Điều tra tài nguyên: 
  
   
   50.000đ/ha.

-Cấp giấy quyền sử dụng đất: 
   
   45.000đ/ha.

-Cắm mốc ranh giới: 

   
   50.000đ/ha.

-Lập các thủ tục: 


     
   20.000đ/ha

-Chi phí quản lý chỉ đạo và thẩm định :   25.000đ/ha

-Chi khác: 




     5.000đ/ha

Tổng: 



 
  315.000đ/ha.

Qua điều tra khảo sát nhu cầu nhận rừng tự nhiên trên toàn tỉnh là: 25.000 ha. Vì vậy phải cần một nguồn kinh phí:  7 tỷ 785 triệu đồng (nguồn kinh phí được bố trí theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn). Xem biểu 3.

2.2-Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng:

Cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân tự đầu tư kinh phí, sức lao động để bảo vệ và Phát triển rừng.

3-Triển khai thực hiện:

Giao thí điểm ở một số thôn, hộ gia đình để rút kinh nghiệm sau đó tổ chức giao rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

3.1-Các bước tiến hành giao:

-Điều tra cơ bản về hiện trạng rừng và nhu cầu xin nhận rừng của các thôn, bản, hộ gia đình.

-Họp dân để phổ biến các chủ trương chính sách về Lâm nghiệp (chính sách hưởng lợi của Nhà nước).

Phổ biến các thủ tục xin nhận rừng cho nhân dân.

-Lập kế hoạch, kinh phí và thời gian thực hiện.

-Đo đạc diện tích rừng, điều tra tài nguyên rừng những khu vực dự kiến giao.

-Hoàn chỉnh hồ sơ giao rừng (diện tích, bản đồ giao rừng, số liệu tài nguyên) họp dân để công bố kết quả thẩm định, hồ sơ thủ tục trước khi trình UBND huyện ra Quyết định.

-Sau khi có Quyết định của UBND huyện tiến hành giao rừng ngoài thực địa và cắm mốc ranh giới.

-Kiểm tra, giám sát đánh giá việc quản lý bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng.

3.2-Giai đoạn thực hiện:

Căn cứ vào các điều kiện của các địa phương và tổng hợp nhu cầu xin nhận rừng của cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân chúng tôi xây dựng như sau:

Giai đoạn I thí điểm: (năm 2005 - 2006) diện tích giao 300 ha kinh phí: 95.000.000đ

Đã thực hiện giao thí điểm:

Thôn ăng Công, xã A Ngo, huyện Đakrông: 130 ha

Thôn Kỳ Ne, xã A Ngo, huyện Đakrông: 
 20 ha

Thôn ParinC, xã A dơi, huyện Hướng Hóa: 
53,8 ha

Thôn Tà Nóc, xã  Hóc, huyện Hướng Hóa: 
 86 ha

Giai đoạn II (2007 - 2010): Diện tích giao 24.700 ha kinh phí: 7.780.000.000đ.

Tổng cộng diện tích dự kiên giao 25.000 ha kinh phí: 7 tỷ 875 triệu


Phần thứ tư
Kết luận - Kiến nghị.

1-Kết luận:

Đề án giao rừng tự nhiên được xây dựng trên cơ sở quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn,  hộ gia đình, cá nhân được giao rừng tự nhiên quy định tại Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 3-9-2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Bộ Tài chính và những văn bản liên quan khác. Đây là một chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân sống ở trong rừng và ven rừng.

Nếu thực hiện tốt Đề án giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân sẽ đạt được một số kết quả như sau:

-Về kinh tế:

+Người dân hưởng lợi từ rừng khoảng: 590.000đ/ha/năm. Nếu một hộ gia đình nhận 10 ha rừng để bảo vệ thì một năm được hưởng lợi khoảng 5,9 triệu đồng.

+Nhà nước không phải đầu  tư 100.000đ/ha/năm cho công tác bảo vệ rừng mà thu 120.000đ/ha/năm từ thuế tài nguyên.

*Bảo vệ và Phát triển nguồn tài nguyên rừng một cách bền vững.

-Về xã hội:

Giải quyết được việc làm cho khoảng 2.500 hộ ổn định trong nhiều năm, ổn định dần cuộc sống của đồng bào dân tộc nâng cao được ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư.

Đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, nhân dân và cộng đồng dân cư. Nâng cao được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng thông qua quy ước bảo vệ rừng của thôn, bản.

-Về môi trường:

Tăng độ che phủ của rừng phát huy tính năng phòng hộ, điều hoà khí hậu bảo vệ được môi trường sinh thái. Khi rừng được bảo vệ tốt thì các loài động vật sẽ di trú đến có nơi để sinh sống, phát triển bảo đảm sự cân bằng sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng.

-Quốc phòng - An ninh:

Ngăn chặn những người lạ xâm nhập vào rừng, giữ  gìn được trật tự an ninh trong thôn (bản).

Bảo vệ được diện tích rừng dọc biên giới, vùng sâu vùng xa
2-Kiến nghị:

       -Đề  nghị Chính phủ nghiên cứu và ban hành cơ chế hưởng lợi trước mắt cho đối tượng được giao rừng tự nhiên để bảo vệ khoanh nuôi tái sinh (cho tạm ứng trước sản phẩm, được hưởng lợi theo giai đoạn). Vì nếu khi rừng được phép khai thác chính (ít nhất 20 năm) thì trong thời gian đó người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, không động viên khuyến khích được người dân nhận rừng để bảo vệ .

-Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi quy định việc tính thuế tài nguyên trên cây giá đứng của rừng tự nhiên (hiện nay đang quy định tính thuế tài nguyên giá gỗ tại bãi giao là chưa phù hợp vì giá gỗ tại bãi giao có kết cấu của sức lao động).

-Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện giao rừng tự nhiên cho cộng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân

-Những khu rừng hiện nay đã giao cho các chủ rừng (các Lâm trường, Ban quản lý dự án ...) phải rà soát lại diện tích một cách hợp lý, còn lại để giao cho dân.

 Đề án giao rừng tự nhiên được xây dựng trên cơ sở những chính sách quy định của Chính phủ và của Ngành, đồng thời có tham khảo một số mô hình giao rừng tự nhiên ở các tỉnh bạn. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phát sinh kịp thời bổ sung chỉnh sữa để Đề án giao rừng tự nhiên ở Quảng Trị ngày càng hoàn thiện hơn./.

TM/UBND tỉnh quảng trị

Nơi nhận:             




  Chủ tịch

-TV Tỉnh uỷ

-TT HĐND tỉnh 

-Các Phó CT UBND tỉnh

-Các Sở, Ban, Ngành

-UBND các huyện, thị xã






-Chánh, phó VP UBND tỉnh

-Các CV

-Lưu VT

____________________________________________________________

Dự thảo lần 3:
                                 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị
                                             

  





                 Chi cục trưởng


Phần phụ lục 

I-Cách tính hưởng lợi  khi khai thác chính:

Một hộ gia đình nhận 10 ha rừng có trữ lượng 75 m3/ha khi khai thác chính hộ gia đình được hưởng 70% sản phẩm của lượng tăng trưởng được tính như sau:

Lượng tăng trưởng bình quân 2 - 2,2% năm. 

Sau 30 năm trữ lượng bình quân của khu rừng là 120 m3/ha. Như vậy lượng tăng trưởng sau 30 năm là: 45 m3/ha.

Hộ gia đình được khai thác: 70% x 45 m3/ha = 31,5 m3/ha

10 ha x 31,5 m3/ha = 315 m3
Thuế tài nguyên tại thời điểm hiện nay là: 15%

Nộp ngân sách xã 10%

Giá cây đứng: Gỗ nhóm (V) tạm tính 750.000đ/m3.

Cách tính:

315 m3 x 750.000đ/m3 = 236.250.000đ

Thuế tài nguyên 15% = 35.437.500đ

Nộp ngân sách xã 10%  = 23.625.000đ

Hộ gia đình được hưởng lợi: 236.250.000đ - (35.437.500 + 23.625.000) =    177.187.000 ®.

Một năm hộ gia đình được hưởng lợi trên 10 ha rừng nhận bảo vệ là: 5.906.250đ, bình quân hưởng lợi một năm trên 1 ha là: 590.625đ/năm/ha.

II-Cách tính hưởng lợi ứng trước sản phẩm gỗ:

Hộ gia đình nhận 10 ha rừng tự nhiên có trữ lượng 75 m3 sau 5 năm quản lý bảo vệ tốt (có xác nhận của UBND xã và Kiểm lâm sở tại).

Lượng tăng trưởng của 10 ha trong 5 năm là: 75 m3.

Được ứng 30% là: 22,5 m3. Gía cây đứng gỗ nhóm 5 tạm tính 750.000đ/m3 
Nộp thuế tài nguyên 15% 

Nộp ngân sách xã 10%

Cách tính:

22,5 m3 x 750.000đ/m3 = 16.875.000đ

Nộp thuế tài nguyên 15% = 2.531.250đ.

Nộp ngân sách xã 10%  = 1.687.500đ

Hộ gia đình được hưởng 16.875.000 - (2.531.250 + 1.687.500) = 12.656.250đ.

10 ha 1 năm ứng trước được: 2.521.520đ.

Bình quân 1 ha một năm hộ gia ứng trước là: 252.125đ/ha/năm.




Phần phụ biểu

Biểu 1: Diện tích rừng tự nhiên do cấp xã quản lý.
	Loại 
	Tổng
	Phân theo huyện

	rừng
	(ha)
	V.Linh
	G.Linh
	Cam Lộ
	T.Phong
	H. Lăng
	§aKr«ng
	H.  Hoá

	Giàu
	6.116,8
	
	534,3
	
	
	
	4.708,6
	873,9

	T.b×nh
	35.701,4
	
	757,0
	
	
	
	11.024,6
	23.919,8

	Nghèo
	2.836,4
	93,4
	1.914,7
	
	6,3
	
	383,3
	438,7

	Non (chưa có trữ lượng)
	4.145,4
	280,5
	254,0
	50,0
	493,7
	706,5
	2.334,1
	26,6

	Tổng:
	48.800,0
	373,9
	3.460,0
	50,0
	500,0
	706,5
	18.450,6
	25.259,0
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